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Năm học 2016- 2017

I. Phần trắc nghiệm + tự luận:

Câu 1. a. Tài nguyên vùng biển nước ta tạo điều kiện phát triển những ngành kinh tế nào? Vì sao phải bảo vệ tài nguyên môi trường biển?
            b. Những khó khăn thường gặp khi khai thác vùng biển nước ta là gì?

Câu 2. Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. 

Câu 3. Hãy so sánh hai đồng bằng lớn nhất nước ta: ĐBSH và ĐBSCL

Câu 4. 

a. Hãy chứng minh tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm và tính chất đa dạng, thất thường của khí hậu nước ta.

b.Thời tiết nước ta năm nay có biến động gì khác thường so với những năm trước không? Lấy ví dụ minh họa?

Câu 5. Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

Câu 6. 

a. Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt?

b. Có những nguyên nhân nào làm cho nguồn nước sông bị ô nhiễm? Liên hệ ở địa phương em?

Câu 7. So sánh 3 nhóm đất chính của nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng.
II. Phần thực hành.

1. Dạng bài tập 1.
	       Tháng
Yếu tố
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (oC)
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,3
	24,6
	21,4
	18,2


a/ Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện nhiệt độ trong năm của Hà Nội.

b/ Nhận xét.

2. Dạng bài tập 2.

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Số liệu tỉ trọng các khu vực trong cơ cấu thu nhập trong nước (GDP) năm 2004 (%)

	Tên quốc gia
	Nông lâm,
 ngư nghiệp
	Công nghiệp, xây dựng
	Dịch vụ

	Trung Quốc
	14,6
	50,8
	34,6

	Ấn Độ
	21,8
	26,1
	52,1


a. Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của 2 quốc gia?

b. Nhận xét.
đề cương ôn tập kỳ II – lý 8

a- lý thuyết

1- Khi nào ta nói vật có cơ năng? Có những dạng cơ năng nào?

2- Định nghĩa thế năng hấp dẫn? Thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc những yếu tố nào?

Định nghĩa thế năng đàn hồi? Thế năng đàn hồi phụ thuộc những yếu tố nào?

Định nghĩa động năng? Động năng của 1 vật phụ thuộc những yếu tố nào?

3- Nêu đặc điểm của nguyên tử, phân tử cấu tạo lên vật chất?

4- Định nghĩa nhiệt năng của 1 vật? Nhiệt năng của 1 vật phụ thuộc những yếu tố nào?

5- Thế nào là sự dẫn nhiệt? Cho biết tính dẫn nhiệt của các chất?

6- Định nghĩa sự đối lưu? Tốc độ truyền nhiệt bằng đối lưu và dẫn nhiệt trong chất lỏng thì hình thức nào nhanh hơn?

7- Định nghĩa sự bức xạ nhiệt? Vật có đặc điểm như thế nào sẽ hấp thụ bức xạ nhiệt mạnh?

b- bài tập:

1- Dạng BT áp dụng CT tính Q và phương trình cân bằng nhiệt:

Bài 1: Người ta thả 1 miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 100oc vào 2,5 kg nước. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 300C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ? Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường bên ngoài.

Bài 2: Đổ 738 g nước ở 150C vào 1 nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100 g, rồi thả vào đó 1 miếng đồng khối lượng 200 g ở 1000C. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 170C. Tính nhiệt dung riêng của đồng? Biết nhiệt dung riêng của nước là     4186 j / kg.K.

Bài 3: Muốn có 100 lít nước ở 350C thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở 150C? cho C nước bằng 4200 j / kg.K.
Bài 4: Một nhiệt lượng kế có chứa 1 kg nước ở 25oc. Người ta thả vào đó một thỏi hợp kim nhôm và thiếc có khối lượng 900 g đã được nung nóng tới 80oc. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 30oc.Tính khối lượng của nhôm và thiếc trong thỏi hợp kim trên? Biết nhiệt dung riêng của nước, nhôm, thiếc lần lượt là: Cn= 4200 j/kg.k, Cnh= 880 j/kg.k, Cth= 230 j/kg.k. Nhiệt lượng mà nhiệt lượng kế hấp thụ bằng 1/10 nhiệt lượng do nước hấp thụ.

2- Dạng BT trả lời câu hỏi trong phần dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt:

     Bài 5: Đun nước bằng ấm nhôm và ấm đất trên cùng 1 bếp lửa thì nước trong ấm nào nhanh sôi hơn?Vì sao?

      Đun sôi xong, tắt bếp đi thì nước trong ấm nào nhanh nguội hơn? Tại sao?

Bài 6: Tại sao về mùa lạnh khi sờ tay vào miếng đồng ta cảm thấy lạnh hơn khi sờ tay vào miếng gỗ? Có phải vì nhiệt độ của đồng thấp hơn nhiệt độ của gỗ không?

Bài 7: Tại sao về mùa hè ở trong nhà mái lợp lá lại thấy mát hơn ở trong nhà xây đổ trần bê tông?
đề cương ôn tập kì II- công nghệ 8

1- Vật liệu dẫn điện: định nghĩa, đặc điểm, công dụng? kể tên 1 số vật liệu dẫn điện?
Vật liệu cách điện: định nghĩa, đặc điểm, công dụng? kể tên 1 số vật liệu cách điện?
2- Trên các đồ dùng điện thường ghi những số liệu kỹ thuật nào? các số liệu này có ý nghĩa gì?

3- Nguyên lý làm việc, đặc điểm, số liệu kỹ thuật của đèn sợi đốt?
4- Nguyên lý làm việc, đặc điểm, số liệu kỹ thuật của đèn ống huỳnh quang?
Vẽ sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang dùng chấn lưu cuộn dây?
5- Câú tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của công tắc điện?
6- Công dụng, nguyên lý làm việc của cầu chì?
7- Cấu tạo, số liệu kỹ thuật của nồi cơm điện? Lưu ý gì khi sử dụng nồi cơm điện?
8- Khái niệm, vai trò của áp tô mát?
NỘI DUNG ÔN TẬP SINH LỚP 8
Chương II. VẬN ĐỘNG
Câu 1. Vì sao khi chạy một đoạn đường dài lại có cảm giác mệt?

Câu 2. Nêu cấu tạo và tính chất của cơ?

Câu 3. Mô tả cấu tạo của một khớp động, khớp bán động và khớp bất động? Vì sao khớp động lại của động dễ dàng, khớp bán động của động hạn chế, khớp bất động không của động được?

Chương III. TUẦN HOÀN
Câu 4. Nêu cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của tim?

Câu 5 . So sánh chỉ ra sự khác biệt giữa các loại mạch máu? Giải thích sự khác nhau đó? 
Câu 6. Hãy cho biết thành phần chất có trong huyết tương, từ đó cho biết vai trò của huyết tương?

Câu 7. Bài tập về truyền máu giữa các nhóm máu.

Chương IV. HÔ HẤP
Câu 8. Trình bày phương pháp hô hấp nhân tạo
Câu 9. Vì sao chỉ những vết thương chảy máu động mạch ở tay hoặc chân mới dùng được biện pháp buộc dây garô?
Câu 10. Hãy đề ra các biện pháp luyện tập để có thể có một hệ hô hấp khỏe mạnh?

Chương V. TIÊU HÓA
Câu 11. Nêu các hoạt động biến đổi thức ăn ở khoang miệng? 

Câu 12.  Nêu cấu tạo của ruột non thích nghi với việc hấp thụ chất dinh dưỡng?

Câu 13. Nêu các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày?
	
	Đề cương ôn tập học kỳ II

Toán 8

(------(((-------


A - Đại số

I. Lý thuyết

1, Phát biểu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn? 

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

a) 5x +3 =17x – 1

b) x2 – 3x + 5 = 0

c) 2x +3 = 2x - 5

2,  Thế nào là hai phương trình tương đương ? Các phương trình sau đây có tương đương không ? Vì sao ?

       a) 3x +  9 = 0   và  x2 – 9 = 0             


b) 
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3,  Phát biểu qui tắc chuyển vế, quy tắc nhân với một số để biến đổi phương trình ? Các phương trình sau có tương đương không ? Vì sao ?

a)  2x2 + 3x- 1 = 2x2 -1  và  3x = 0;  b) 
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4, Phát biểu định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn? 

Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

a) 5x +3 <17x - 1

b) x2 - 3x > 0


c) 2x +3 ( 2x - 5

5, Phát biểu qui tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số để biến đổi bất phương trình 
Các bất phương trình sau có tương đương không ? Vì sao ?


a) 
[image: image4.wmf]2
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                               b) 
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6,  Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì ? 

Cho phương trình :  
[image: image6.wmf])
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. Điều kiện xác định của phương trình là 
   A  .  x ( 1                      B  .  x ( ( 1                   C .  x  ( -1         D . x ( 0 và x ( ( 1

II. Bài tập

Bài 1 : Cho biểu thức : P = 
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a)Rót gọn P

b) Tính giá trị của P khi (2x - 1( =5
c) Tìm giá trị của x để P < 0

Bài 2 : Cho biểu thức : M = 
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a)Rót gọn M 
b)  Tìm x ( Z để A( Z

c)  Tìm x ( Z để A nguyên dương.

Bài 3 : Cho biểu thức : B  = 
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a)Rót gọn B 

b) Tìm x để B = 
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c) Tìm x để B > 0

Bài 4 : Cho biểu thức C  = 
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a)Rót gọn C   
b) Tìm x để C = 0                      
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của C.

Bài 5 : Giải các phương trình :

a) 2x + 5 = 20 - 3x

b) (2x - 1)2 -(x + 3)2 = 0

c) 
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e) 
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g) 
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h) 
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k) (12 – 5x( = 4 - x             

l )  (2 – 5x(= (3x + 1(
Bài 6 : Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :
a)  
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c)(x -3)2 - 81 >0


d)  
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Bài 7 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình :
a) Lúc 6 giờ, một ôtô xuất  phát từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Khi đến B, người lái xe làm nhiệm vụ giao nhận hàng trong 30 phút rồi cho xe quay trở về A với vận tốc trung bình 30 km/h. Tính quãng đường AB, biết rằng ôtô về đến A lúc 10 giờ cùng ngày .

b) Hai người đi bộ khởi hành ở hai địa điểm cách nhau 4,18 km, đi ngược chiều để gặp nhau. Người thứ nhất mỗi giờ đi được 5,7 km, còn người thứ hai mỗi giờ đi được 6,3 km, nhưng xuất phát sau người thứ nhất 4 phút. Hỏi người thứ hai đi trong bao lâu thì gặp người thứ nhất ? 

c) Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km. Một giờ sau, một người đi xe máy từ A và đến B trước người đi xe đạp 20 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của xe máy gấp 3 lần vận tốc xe đạp.

d) Một tổ may áo theo kế hoạch mỗi ngày phải may 30 áo. Tổ đã may mỗi ngày 40 áo nên đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày, ngoài ra còn may thêm được 20 chiếc áo nữa. Tính số áo mà tổ đó phải may theo kế hoạch.

e) Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 30km/h, sau đó lại ngược từ B trở về A. Thời gian đi xuôi ít hơn thời gian đi ngược là 40 phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B biết vận tốc của dòng nước là 3 km/h và vận tốc thật của ca nô không đổi.

B Hình học

I. Lý thuyết

1, Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lí Ta-let, định lí Ta-let đảo, hệ quả của định lí Ta-let. Cho hình vẽ sau : Hãy chọn phát biểu đúng :


                                                                    
A .  
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C  . 
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2, Phát biểu tính chất đường phân giác trong của một tam giác. 

 
áp dụng : Cho ( ABC có AB = 12 cm ; AC = 9 cm ; BC = 14 cm . Đường phân giác của góc A cắt cạnh BC ở D . Tính độ dài DB, DC.

3, Phát biểu các định lý về 3 trường hợp đồng dạng của hai tam giác. 

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

A . Hai tam giác đều thì đồng dạng với nhau.



B . Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhau.

C . Hai tam giác vuông có hai góc nhọn tương ứng bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

D . Hai tam giác vuông có hai cặp cạnh góc vuông tỉ lệ với nhau thì đồng dạng với nhau.

4, Phát biểu định lý về tỉ số hai đường cao, tỉ số hai diện tích của hai tam giác đồng dạng.
Cho ( ABC    ̴ ( A’B’C’ với tỉ số đồng dạng k = 
[image: image25.wmf]3
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. Phát biểu nào sau đây là đúng :

A . Nếu đường cao A’H’ = 5 thì đường cao AH là 
[image: image26.wmf]5
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B . Nếu đường trung tuyến A’M’ = 6 thì đường trung tuyến AM = 2

C . Nếu chu vi ( ABC là 12 thì chu vi ( A’B’C’ là 4.

D . Nếu diện tích ( A’B’C’ là 243 thì diện tích ( ABC là 27

E. Nếu đường phân giác A’D’ = 12 thì đường đường phân giác AD = 4

5,   - Hình lập phương có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh? Các mặt là những hình gì ?

      - Hình hộp chữ nhật có mấy mặt, mấy cạnh , mấy đỉnh ?

      - Hình lăng trụ đứng tam giác có mấy cạnh, mấy đỉnh, mấy mặt ?

II . Bài tập :  

Bài 1 : Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 15 cm ; CA = 20 cm , đường cao AH.

a) Tính độ dài BC, AH,

b) Gọi D là điểm đối xứng với B qua H. Vẽ hình bình hành ADCE . Tứ giác ABCE là hình gì ? Chứng minh

c) Tính độ dài AE

d) Tính diện tích tứ giác ABCE

Bài 2 : Cho hình thang cân MNPQ (MN // PQ, MN < PQ), NP = 15 cm, đường cao NI = 12 cm, QI = 16 cm

a) Tính độ dài IP, MN

b) Chứng minh rằng : QN ( NP

c) Tính diện tích hình thang MNPQ

d) Gọi E là trung điểm của PQ. Đường thẳng vuông góc với EN tại N cắt đường thẳng PQ tại K. Chứng minh rằng : KN 2 = KP. KQ 

Bài 3 : Cho hình bình hành ABCD , trên tia đối của tia DA lấy DM = AB, trên tia đối của tia BA lấy BN = AD. Chứng minh :

a) ( CBN và ( CDM cân.

b)( CBN [image: image27.png]


 ( MDC 

c)Chøng minh M, C, N thẳng hàng.       
Bài 4 :  Cho tam giác ABC (AB < AC), hai đường cao BE và CF gặp nhau tại H, các đường thẳng kẻ từ B song song với CF và từ C song song với BE gặp nhau tại D. Chứng minh

a)  ( ABE  [image: image28.png]


 ( ACF

b) AE . CB = AB . EF

c)  Gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh H, I, D thẳng hàng. 

Bài 5:  Gọi AC là đường chéo lớn của hình bình hành ABCD. E và F lần lượt là hình chiếu của C trên AB và AD, H là hình chiếu của D trên AC. Chứng minh rằng:

a) AD . AF = AC . AH



b) AD . AF + AB . AE = AC 2

Bài 6:  Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau ở H.

     a) CMR : AE . AC = AF . AB

     b) CMR 
[image: image29.wmf]Δ
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     c) CMR: 
[image: image32.wmf]Δ
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     d ) CMR : BF . BA + CE . CA = BC2 

Bài 7 : Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng 10 cm, trung đoạn bằng 13 cm.

a)  Tính độ dài cạnh bên

b)  Tính diện tích xung quanh hình chóp

c)  Tính thể tích hình chóp.

Bài 8 : Cho hình hộp chữ nhật ABCDEFGH với các kích thước AB = 12 cm, BC = 9 cm và AE = 10 cm.

a) Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp

b) Gọi I là tâm đối xứng của hình chữ nhật EFGH, O là tâm đối xứng của hình chữ nhật ABCD. Đường thẳng IO song song với những mặt phẳng nào ?

c) Chứng tỏ rằng hình chóp IABCD có các cạnh bên bằng nhau. Hình chóp IABCD có phải là hình chóp đều không ?

d) Tính diện tích xung quanh của hình chóp IABCD.
Bài toán có liên hệ thực tế 

Bài 1: Ta có một miếng tôn phẳng hình vuông với kích thước a cm, ta muốn cắt đi ở 4 góc 4 hình vuông để uốn thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Phải cắt như thế nào để hình hộp có thể tích lớn nhất?

Bài 2: Một nhóm bạn cùng nhau tổ chức một chuyến du lịch sinh thái (chi phí chia đều cho mỗi người). Sau khi đã hợp đồng xong, vào giờ chót có hai người bận việc đột xuất không đi được. Vì vậy mỗi người còn lại phải trả thêm 30000 đồng so với dự kiến ban đầu. Hỏi số người lúc đầu dự định đi du lịch, mỗi người theo dự kiến ban đầu phải trả bao nhiêu tiền và giá của chuyến đi du lịch sinh thái đó, biết rằng Bản hợp đồng giá này trong khoảng từ 700000 đồng đến 750000 đồng.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  HỌC KÌ II 2016-2017
Môn : HÓA HỌC 8

I)LÝ THUYẾT :

Câu 1 : Nêu tính chất hoá học của oxy ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ .

Câu 2 : a) Nêu  phương pháp điều chế  khí oxi trong PTN ? 
  b) Nêu các phương pháp thu khí oxy trong phòng thí nghiệm? Phương pháp nào ưu việt hơn? Giải thích vì sao?  
Câu 3 : Định nghĩa oxit ? Phân loại oxit ? Mỗi loại oxit cho hai ví dụ .

Câu 4: Phản ứng thế là gì ? Cho ví dụ minh hoạ

Câu 5: Nêu tính chất hoá học của hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ .

Câu 6 : Nêu phương pháp điều chế hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ .

Câu 7 : Nêu chất hoá học của nước ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ .

Câu 8 : Nêu định nghĩa và phân loại, cách gọi tên axit , bazơ , muối ? Cho ví dụ .

Câu 9: Thế nào là dung môi, chất tan , dung dịch ? Dung dịch bão hòa và dung dịch chưa bão hòa ?

Câu 10 : Độ tan của một chất trong nước là gì ? Cho ví dụ .

Câu 11 : Nồng độ phần trăm dung dịch là gì ? Viết công thức tính

Câu 12: Nồng độ mol/l của dung dịch là gì ?  Viết công thức tính. 
II)  BÀI TẬP TỰ LUẬN:


DẠNG 1: Hoàn thành các PTHH

Câu1: 

          Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

            a)   Fe2O3 +       ........   (     FeCl3     +     ........... 

            b)   Zn     +       HCl     (     ZnCl2      +     ........... 

            c)   Na     +       H2O     (     NaOH    +     ........... 

                                                 t0           

            d)   KClO3                             KCl       +     ........... 

            e) Zn     +     ?                  (     ZnCl2     +    H2

 f) Al  + H2SO4 (loãng) →   ? + ?

 g) Fe2O3 + ?   →  Fe              + ?

DẠNG 2 : Nhận biết chất

Bài 1: Có 4 lọ hoá chất không màu bị mất nhãn chứa : nước, dung dịch HCl, dung dịch NaOH , dung dịch NaCl. Nêu cách làm để nhận ra mỗi lọ .

Bài 2:  Có 4 chất khí đựng trong 4 lọ riêng biệt là Oxi, hydro, nitơ, không khí .  Bằng phương pháp nào để nhận ra mỗi chất. 

DẠNG 3 :  Viết CTHH  và gọi tên các hợp chất : 

1) Viết CTHH:


1. Crom (III) oxit       2. Thủy ngân (II) oxit     3. Mangan (VII) oxit              4. Nitơ đioxit


5. Nhôm oxit
  6.Silic đioxit
        7. Đồng (II) hidroxit
        8.Sắt(III) hidroxit

9. Axit photphoric
    10. Axit nitric
      
11. Axit Clohidric

12. Axit nitrơ


13.Natri sunfat
 14 Kali hidrocacbonat  15.Natri đihidrophotphat.
16. Kali sunfit


2) Gọi tên và phân loại ( oxit , Axit, bazơ , muối ):


1.Fe2O3
 2.CuO
    3.Cr2O3
    4.MnO2            5.HgO              6.NO2
6.NaOH
 8.Fe(OH)2
    9.Ca(OH)2    10.Zn(OH)2   11.KOH
         12.Cu(OH)2 


13.HNO3          14. H2SO4    15.HCl
    16.H2S          17.HBr        18.NaHCO3
19. Al2(SO4)3 20.MgCO3
    21.BaBr2
    22. Al2S3
       23. CaS
          24. Ba(NO3)2
DẠNG 4 : Tính theo phương trình hoá học
Bài  1: Dẫn khí hiđro đi qua CuO nung nóng?
a) Viết phương trình hoá học xảy ra?
b) Sau phản ứng, thu được 25,6 gam Cu. Tính khối lượng CuO tham gia phản ứng ?

 Bài 2: Cho 2,24 lit khí hiđro tác dung với 1,68 lit khí oxi. Tính khối nước thu được. ( Thể tích các khí đo ở đktc).

Bài 3: Đốt cháy 2,8 lit khí hiđro trong không khí .

a) Viết PTHH ?.

b) Tính thể tích và khối lượng của khí oxi cần dùng?

c) Tính khối lượng nước thu được (Thể tích các khí đo ở đktc).

Bài 4: Trong PTN  người ta điều chế khí oxi bằng nung nóng hoàn toàn 49g  Kaliclorat KClO3.                            

  a.Tính thể tích khí oxi sinh ra ở (đktc)

  b) Đốt cháy 12.4g phốt pho trong khí oxi sinh ra từ phản ứng trên. 

           Tính khối lượng sản phẩm tạo thành.

Bài 5:  Cho 2,7 g nhôm tác dụng với axit clohiđric ta thu được một chất A và khí B .

a) Tính khối lượng chất A.

b) Tính thể tích khí B sinh ra ( đktc) 

c) Cho lượng khí B trên đi qua bột đồng (II) oxit , ta thu được chất rắn và hơi nước 
        Tính khối lượng đồng (II) oxit tham gia phản ứng  ?

Bài 6: Cho 6,5g kẽm tác dụng hoàn toàn trong 146g dd  HCl tạo muối kẽm clorua và khí H2 

a)  Viết PTHH xảy ra ?

b) Tính khối lượng HCl tham gia phản ứng ?

c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch HCl tham gia  phản ứng ?

d)  Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối tạo thành sau phản ứng ?

Bài 7: Cho 3,55g  P2O5  vào 241,45g nước được dung dịch A .

a) Dung dịch A thuộc hợp chất gì ? đọc tên  .

b) Tính nồng độ % và nồng độ M của dung dịch A . Biết sự hòa tan không làm thay đổi thể tích dung dịch .

Bài 8  Hoà tan hoàn toàn 5,6 g sắt vào 100 ml dung dịch HCl 1M. Hãy: 

a.Tính lượng khí H2 tạo ra ở đktc .

b.Chất nào còn dư sau phản ứng và lượng dư là bao nhiêu.

c.Nồng độ các chất sau phản ứng.
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